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Tóm tắt: Bài viết phân tích quan điểm của ngưêi dân về giá trị
chung thủy ở Việt Nam từ cách tiếp cận hiện đại hóa, hậu hiện
đại hóa và tiêu chuẩn kép. Kết quả phân tích cho thấy giá trị
chung thủy ®ưîc tôn trọng tuyệt đối, ngoại tình không ®ưîc chấp
nhận nhưng ®ưîc thể hiện ở những mức độ khác nhau cho thấy
quan điểm cá nhân mang hơi thở của hậu hiện đại hóa đã xuất
hiện. Tiêu chuẩn kép trong việc nhìn nhận vấn đề ngoại tình và
tình dục vẫn tồn tại nhưng sự chênh lệch trong cách đánh giá
ngoại tình giữa nam và nữ không lớn, một ngưêi không nhất
thiết phải gìn giữ sự chung thủy trong trưêng hợp bị phản bội,
và ngoại tình là vấn đề cá nhân và ®ưîc giải quyết trong phạm

vi hai vợ chồng(1).
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1. Giới thiệu

Ngày nay, mặc dù chưa có con số thống kê chính xác về vấn đề ngoại
tình, nhưng kết quả điều tra ở nhiều nghiên cứu khác nhau cho thấy sự gia
tăng của hiện tưîng ngoại tình, và sự ảnh hưëng của ngoại tình đến sự bền
vững của gia đình và gia tăng tỷ lệ ly hôn. Vì vậy, việc tìm hiểu về giá trị



chung thủy là điều cần thiết trong lĩnh vực nghiên cứu về hôn nhân gia
đình hiện nay. Hôn nhân không chỉ là một mối quan hệ hợp đồng ®ưîc
điều chỉnh bởi pháp luật, mà là sự cam kết giữa hai con ngưêi ẩn chứa lòng
chung thủy suốt đời, và sự chung thủy này là giá trị nội tại thể hiện chất
lưîng của quan hệ hôn nhân (Kelly K.T., 2002: 106). Trong Thiên chúa
giáo, chung thủy trong hôn nhân là kết tinh của những cam kết, sự chấp
nhận, sự tôn trọng lẫn nhau, sự gắn kết bằng tình yêu, và sự sợ hãi trưíc
đấng tối cao (Aladetan J. O. Y., 2013: 83-84). Và ngưîc lại với chung thủy
là ngoại tình. Ngoại tình là việc vợ và/hoặc chồng trong mối quan hệ tình
cảm ®ưîc cam kết (kết hôn hoặc không kết hôn) có bất cứ hành động nào
vi phạm những thỏa thuận về sự độc quyền tình cảm/thể xác với nhau
(Solomon S. & Teagno L., 2006: 17). Về mặt thực nghiệm, ngoại tình có
thể ®ưîc phân tích theo hưíng tìm hiểu về sự nối tiếp của hành vi có sự
quan hệ thể xác và hành vi có cảm xúc lứa đôi (Glass & Wright, 1985).

Chủ đề chung thủy/ ngoại tình trong các nghiên cứu ở Việt Nam hiếm
khi là chủ đề chính mà thưêng là một phần trong một nghiên cứu. Không
chỉ vậy, số liệu thống kê với cỡ mẫu lớn có tính đại diện quốc gia cũng hạn
chế. Có thể kể đến một số nghiên cứu cơ bản ở Việt Nam thực hiện cách
đây gần 10 năm, một khoảng thời gian đủ dài để tìm hiểu sự biến đổi trong
quan niệm về ngoại tình.

Nghiên cứu “Tình dục - Chuyện dễ đùa khó nói” của tác giả Khuất Thu
Hồng và các tác giả khác (2009) cho thấy có những thay đổi trong quan
niệm và hành vi tình dục diễn ra nhanh hơn so với những thay đổi về quan
hệ giới, tuy nhiên xã hội vẫn áp dụng tiêu chuẩn kép khi nhìn nhận về vấn
đề ngoại tình. Theo đó, nam giới ngoại tình ®ưîc xã hội nhìn nhận khoan
dung hơn, còn phụ nữ ngoại tình bị chỉ trích nhiều hơn. Bên cạnh đó,
nghiên cứu này cũng chỉ ra một số quan điểm tỏ thái độ thông cảm, độ
lưîng với ngưêi phụ nữ ngoại tình khi chồng vắng nhà quá lâu, khi mối
quan hệ vợ chồng đầy tổn thư¬ng… Tuy nhiên, đây là một nghiên cứu
định tính, vì thế cần có số liệu thống kê trên diện rộng để khẳng định xu
hưíng chuyển dịch trong quan điểm đối với hành vi ngoại tình một cách
thuyết phục hơn.

Nghiên cứu “Quan hệ tình dục ngoài hôn nhân trong công nhân xây
dùng di cư ở Hà Nội, Việt Nam” của tác giả Bùi Thị Thanh Thủy và các
tác giả khác (2009) tập trung vào mối quan hệ họ hàng/xóm giềng giữa
các công nhân xây dựng xa nhà ảnh hưëng tới hành vi tình dục của những
ngưêi công nhân này. Kết quả nghiên cứu cho thấy cho dù là nam hay nữ
công nhân ngoại tình, nếu 1-2 lần thì có thể bỏ qua, nhiều hơn sẽ bị những
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ngưêi xung quanh để ý, tuy không lên án nhưng thông tin sẽ ®ưîc truyền
về quê hư¬ng, khi đó họ “không dám nhìn mặt ai trong làng nữa” cho thấy
yếu tố văn hóa không chấp nhận hành vi ngoại tình. Nghiên cứu của tác
giả Phinney, Harriet (2010) về vấn đề nguy cơ lây truyền HIV trong hôn
nhân ở Hà Nội đã có một phát hiện quan trọng là các cặp vợ chồng kết hôn
trong những năm 1980 quan tâm đặc biệt tới sự ổn định kinh tế - một đặc
điểm khác biệt về quá trình hình thành gia đình sau chiến tranh. Vì vậy,
ngay cả khi ngưêi chồng ngoại tình, chỉ cần anh ta vÉn cung cấp đầy đủ
kinh tế cho gia đình, thì vẫn ®ưîc coi là ngưêi đàn ông có trách nhiệm. 

Mục đích của bài viết này tìm hiểu quan điểm của ngưêi dân hiện nay
tại Việt Nam về giá trị chung thủy thông qua phân tích quan điểm về sự
chung thủy và quan điểm về vấn đề ngoại tình. Câu hỏi nghiên cứu ®ưîc
đặt ra bao gồm: 1. Chung thủy liệu có còn là một giá trị bền vững trong
xã hội hiện đại hay không? 2. Quan điểm chung thủy đối với phụ nữ và
nam giới trong xã hội hiện đại như thế nào? 

2. Số liệu và phư¬ng pháp nghiên cứu

Số liệu và phư¬ng pháp phân tích

Bài viết sử dụng dữ liệu đề tài cấp Bộ “Những giá trị cơ bản của gia
đình Việt Nam hiện nay” với 88 mẫu phỏng vấn sâu (PVS) và 1759 mẫu
định lưîng. Trong bài viết này các phân tích định tính về giá trị chung thủy
®ưîc sử dụng thông tin trong 44 PVS. Về mặt định lưîng, bài viết sử dụng
phư¬ng pháp phân tích tư¬ng quan hai biến. Theo đó, nội dung nghiên cứu
®ưîc phân tích theo các đặc trưng nhân khẩu xã hội của ngưêi trả lời
(NTL), bao gồm nơi cư trú, vùng miền, giới tính NTL, năm sinh NTL, tình
trạng hôn nhân, số lần kết hôn, dân tộc, tôn giáo, học vấn, nghề nghiệp,
mức sống.

Đối với đặc điểm năm sinh NTL, nghiên cứu chia thành bốn nhóm tuổi
tư¬ng ứng với bối cảnh lịch sử xã hội có tác động mạnh mẽ tới nhận thức
và quan điểm của từng nhóm tuổi: 1. Sinh trưíc năm 1960 (thế hệ đã trải
qua giai đoạn kháng chiến chống Mỹ); 2. Sinh trong khoảng 1960-1975
(thế hệ lớn lên sau chiến tranh và trưíc thời kỳ Đổi mới); 3. Sinh trong
khoảng 1976-1985 (thế hệ lớn lên sau Đổi mới, trưíc hội nhập); và 4. Sinh
sau năm 1986 (thế hệ trưëng thành khi đất nưíc hội nhập).

Phư¬ng pháp tiếp cận

Hiện đại hóa và hậu hiện đại hóa

Trong một vài thập kỷ vừa qua, các xã hội công nghiệp tiên tiến đã
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chuyển từ giai đoạn hiện đại hóa sang giai đoạn hậu hiện đại hóa
(Inglehart, Ronald, 2008: 51). Hệ thống giá trị của hiện đại hóa đề cao sự
thành đạt kinh tế cá nhân, nhưng hệ thống giá trị của hậu hiện đại hóa
chuyển dịch sang nhấn mạnh chất lưîng cuộc sống, bao gồm sự lựa chọn
cá nhân về lối sống và tự thể hiện cá nhân (Inglehart, Ronald, 2008: 66).

Có hai yếu tố dẫn tới sự chuyển dịch từ giai đoạn hiện đại hóa sang giai
đoạn hậu hiện đại. Thứ nhất, sự đảm bảo về an ninh tăng lên khiến mọi
ngưêi bớt cảm thấy lo ngại về các nhu cầu sống cơ bản, và chấp nhận sự
biến đổi văn hóa dễ dàng hơn. Thứ hai là các chuẩn mực tôn giáo và xã
hội liên quan đến việc duy trì đơn vị gia đình không còn căng thẳng như
trưíc, khi các xã hội phát triển có thể thay thế phần lớn các vai trò của gia
đình trong việc nuôi dưìng, chăm sóc trẻ em. 

Biến đổi cơ bản về giá trị diễn ra dần dần, sau đó sẽ lan rộng khắp khi
một thế hệ mới trẻ hơn thay thế thế hệ cũ già hơn trong cư dân trưëng
thành của một xã hội (Inglehart, Ronald, 2008: 78), với cái nhìn khoan
dung hơn nhiều so với thế hệ trưíc trong thái độ đối với ly hôn, ngoại
tình… (Inglehart, Ronald, 2008: 91). Có trưêng phái cho rằng sự hội tô
của các giá trị là kết quả của hiện đại hóa, và các giá trị truyền thống
dần dần bị thế chỗ bởi các giá trị hiện đại. Tuy nhiên, thực tế cho thấy
những di sản văn hóa lớn của xã hội như Khổng giáo, Thiên chúa giáo…
để lại những dấu ấn giá trị khá bền vững ngay cả trong hiện đại hóa. Như
vậy, dưíi sự tác động của phát triển kinh tế, các giá trị truyền thống sẽ
tiếp tục ảnh hưëng đến biến đổi văn hóa (Trần Thị Minh Thi, 2014). 

Tiêu chuẩn kép trong tình dục

Từ xa xưa, phụ nữ và nam giới ®ưîc áp dụng các quy tắc khác nhau
trong định hưíng hành vi tình dục. Trong khi nam giới cần “gieo yến mạch
hoang dã của họ”, thì phụ nữ lại nhận ®ưîc lời cảnh báo, rằng “ngưêi
chồng tư¬ng lai sẽ không mua bò nếu anh ta ®ưîc cấp sữa miễn phí”
(Crawford & Unger, 2000: 288, trích theo Crawford M. & Popp D., 2003).
Chuẩn mực kép trong tình dục chính là những nguyên tắc khác nhau ®ưîc
sử dụng trong việc nhìn nhận và phán xử hành vi tình dục của nam giới và
nữ giới.

Phong trào phụ nữ phát triển, cùng với cách mạng tình dục đã góp phần
thay đổi mạnh mẽ nhận thức và hành động của phụ nữ, đặc biệt làm suy
yếu tiêu chuẩn kép, nhưng vẫn có những điều kiện khác nhau điều chỉnh
hành vi tình dục giữa nam và nữ. ở nhiều nơi trên thế giới, phụ nữ bị đánh
giá tiêu cực hơn nam giới nếu như họ có quan hệ tình dục (QHTD) với

18 Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 27, số 6, tr. 15-25



nhiều bạn tình trong quá khứ, QHTD ngoài hôn nhân hoặc mối quan hệ có
cam kết chặt chẽ khác, hoặc có kinh nghiệm tình dục khi còn trẻ tuổi
(Sprecher và cộng sự, 1987, trích theo Crawford M. & Popp D., 2003).

3. Quan điểm về giá trị chung thủy 

Kết quả phân tích thông tin PVS cho thấy 100% các ý kiến đều đề cao
sự chung thủy, coi chung thủy là một trong những yếu tố quan trọng để
duy trì hôn nhân bền vững và hạnh phúc. Mặc dù về mặt lý thuyết, ngoại
tình và chung thủy là hai mặt đối lập trong hôn nhân, nhưng ủng hộ chung
thủy không nhất thiết phủ nhận hoàn toàn việc ngoại tình. Vì thế, đối với
hiện tưîng ngoại tình, mọi ngưêi thể hiện quan điểm không đồng tình ở
các mức độ khác nhau, từ “Để giữ gìn hạnh phúc thì không nên ngoại tình”
(Nam, sinh sau 1986, phi nông nghiệp, Hà Nội), “Cháu không chấp nhận
đâu” (Nam, sinh sau 1986, phi nông nghiệp, Hà Nội), “Tôi phản đối” (Nữ,
sinh trưíc 1960, nghỉ hưu, Hà Nội), “Cháu lên án luôn” (Nữ, sinh sau năm
1986, sinh viên, Huế), thậm chí “Chị rất cấm kị cái vụ đó” (Nữ, sinh giai
đoạn 1960-1975, nông nghiệp, Cà Mau). Thậm chí, có không ít ý kiến cho
rằng “bất cứ lý do gì khiến ngưêi ta ngoại tình thì cũng không chấp nhận
®ưîc” (Nam, sinh sau 1986, học sinh, Yên Bái), và coi ngoại tình là “sự
vô trách nhiệm” (Nữ, sinh sau 1986, sinh viên, Huế) và “thiếu văn hóa,
phi đạo đức” (Nam, sinh trưíc 1960, không làm việc, Hà Nội).

Kết quả phân tích định lưîng cho thấy có tới 41,6% ngưêi trả lời coi
chung thủy là vấn đề “quan trọng”, và 56,7% coi chung thủy “rất quan
trọng” trong hôn nhân, như vậy, chung thủy vẫn ®ưîc phần lớn mọi ngưêi
đề cao. Nếu phân chia theo các đặc điểm nhân khẩu xã hội thì tỷ lệ đánh
giá chung thủy ở mức “quan trọng” và “rất quan trọng” đều chiếm trên
95% với mức chênh lệch nhau không đáng kể giữa các nhóm xã hội, trừ
trưêng hợp đã ly th©n/ly hôn (90%). 

Quan điểm về sự chung thủy có khác biệt theo thế hệ. Số liệu Bảng 1
trình bày quan điểm của ngưêi trả lời về sự chung thủy theo thế hệ cho thấy
thế hệ sinh ra muộn hơn thì mức độ phản đối vấn đề ngoại tình càng lớn.
Trong khi tỉ lệ những ngưêi sinh trưíc năm 1960 phản đối tình trạng QHTD
ngoài hôn nhân của nữ và nam lần lưît là 85,5% và 79,3%, thì tỉ lệ những
ngưêi sinh từ năm 1986 trở đi lại có mức phản đối cao hơn hẳn, gần như
tuyệt đối (tư¬ng ứng là 94,2% và 91,1%). Theo Inglehart, Ronald
(2008:49), khi sự biến đổi văn hóa cơ bản diễn ra, nó diễn ra vững chắc hơn
trong những nhóm tuổi trẻ so với những nhóm lớn tuổi, vì nhóm trẻ hơn
không cần phải vưît qua “sức đề kháng của kiến thức không phù hợp thu
®ưîc trưíc đây để thay đổi”, từ đó dẫn tới những khác biệt giữa các thế hệ. 
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Bảng 1 còng cho thấy sự tồn tại của tiêu chuẩn kép ®ưîc thể hiện qua
quan điểm về vấn đề QHTD với ngưêi khác giới khi xa vî/chång. Mặc dù
việc QHTD với ngưêi khác giới khi xa vî/chång đều bị phản đối mạnh mẽ,
nhưng tỉ lệ phản đối đối với phụ nữ là 91,1%, trong khi tỉ lệ này đối với
nam giới ở mức thấp hơn là 86,1%. So sánh giữa ý kiến của nam giới và ý
kiến của nữ giới về vấn đề này cũng có kết quả tư¬ng tự, tức là tỉ lệ phản
đối nữ QHTD với ngưêi khác giới (91,0% và 91,2%) cao hơn so với tỉ lệ
phản đối nam QHTD với ngưêi khác giới (85,5% và 86,7%). 

Số liệu Bảng 2 cho thấy sự chung thủy vẫn là một đòi hỏi khắt khe hơn
với phụ nữ trong quan hệ hôn nhân trong xã hội hiện nay. Tỉ lệ đồng ý với
ý kiến “Chung thủy quan trọng hơn đối với phụ nữ” chiếm hơn 66,2%,
trong khi tỉ lệ phân vân chiếm 10,2%, và tỉ lệ phản đối chiếm 23,5%.
Thông tin định tính cũng củng cố ý kiến cho rằng chung thủy là vấn đề
quan trọng hơn đối với phụ nữ. Họ cho rằng đó là nghĩa vụ của phụ nữ từ
xưa đến nay, trong khi một số khác lại cho rằng vì thiên chức làm mẹ của
ngưêi phụ nữ, quan trọng hơn là phụ nữ ngoại tình là điều không ®ưîc
chấp nhận và tha thứ “phụ nữ ®ưîc gắn nhiều trách nhiệm với con cái hơn,
nên sự chung thủy quan trọng với họ hơn” (Nữ, sinh giai đoạn 1976-1985,
phi nông nghiệp, Hà Nội), “phụ nữ mà ngoại tình thì sẽ không bao giờ
quay đầu trở lại” (Nam, sinh giai đoạn 1960-1975, phi nông nghiệp,
Huế). Bắt nguồn từ thực tế quan sát trong cuộc sống về hậu quả của việc
ngoại tình đối với phụ nữ và nam giới rất khác nhau. Nếu nam giới ngoại
tình mà bị phát hiện thì có thể ảnh hưëng đến không khí gia đình và sự
kính trọng với ngưêi cha nhưng trưêng hợp phụ nữ ngoại tình thì gánh
chịu hậu quả nặng nề hơn: Nếu nam giới ngoại tình “các con không còn
tôn trọng bố như trưíc, ngưêi vợ không còn nói chuyện nhiều với chồng,
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không khí gia đình ảm đạm” (Nữ, sinh sau 1986, sinh viên, Phú Mỹ, Huế),
hoặc có thể “vợ sẽ tâm sự dần dần để kéo chồng về với gia đình” (Nữ, sinh
giai đoạn 1976-1985, nông dân, Cà Mau). Còn với ngưêi phụ nữ ngoại
tình thì “chồng bao dung có thể vẫn tha thứ, nhưng sẽ khổ suốt đời, bị
hành hạ như ngưêi ở” (Nam, sinh trưíc năm 1960, không làm việc, Thanh
Oai, Hà Nội).

Phân tích quan điểm về sự chung thủy từ một phía ở nhận định “Cho
dù bạn đời ngoại tình thì ngưêi còn lại vẫn phải luôn luôn chung thủy” số
liệu ở Bảng 2 còng cho thấy có tới 41,6% số ngưêi trả lời phản đối quan
điểm “cho dù bạn đời ngoại tình thì ngưêi còn lại vẫn phải luôn luôn
chung thủy”, còn cao hơn tỉ lệ ủng hộ quan điểm này (39%). Như vậy, theo
quan điểm truyền thống, dù một ngưêi có ngoại tình thì sự hy sinh của
ngưêi còn lại vẫn cần thiết, thì lý do vì gìn giữ gia đình cho con cái “Mình
sợ con mình tội thôi, chứ nhiều khi tức lên thì nói mỗi ngưêi đi một ®ưêng
cho khỏe…” (Nữ, sinh giai đoạn 1976-1985, phi nông nghiệp, Huế);
nhưng khảo sát cũng bắt gặp ý kiến cởi mở hơn “hắn ngoại tình thì mình
cũng ngoại tình, chứ mình không thể chỉ tha thứ không ®ưîc” (Nữ, sinh
sau 1986, phi nông nghiệp, Huế). Những phát hiện này hoàn toàn phù hợp
với nhận định của Inglehart, Ronald (2008: 61). Tác giả không phủ nhận
rằng hậu hiện đại hóa có bao hàm sự quay trở lại một số giá trị cho truyền
thống, nhưng sự xuất hiện của những giá trị mới còn quan trọng hơn. ở
đây, sự chung thủy vẫn ®ưîc xã hội coi trọng và việc ngoại tình vẫn bị đa
số phản đối, nhưng quan điểm truyền thống về sự hy sinh của một ngưêi
khi bị vî/chång họ phản bội niềm tin chỉ có một số lưîng thiểu số ủng hộ.
Rõ ràng, giá trị mới đã xuất hiện.

Quan điểm về sự chung thủy từ một phía của ngưêi trả lời cũng cho
thấy có sự khác biệt giữa các thế hệ. Nhóm tuổi càng trẻ càng có xu hưíng
không đồng ý với việc “chung thủy từ một phía”, nhóm trẻ tuổi nhất là
nhóm sinh từ 1986 trở đi có tỉ lệ phản đối nhận định cao nhất (53,2%) so
với 39,7% ở nhóm sinh năm 1976-1985, 35,5% ở nhóm sinh 1960-1975
và 33,3% ở nhóm nhiều tuổi nhất sinh trưíc 1960 (Bảng 2). Trong các
PVS, những ý kiến phản đối ngoại tình mạnh mẽ nhất và phản đối việc giữ
gìn chung thủy khi bị bạn đời phản bội cũng đến chủ yếu từ nhóm những
bạn trẻ sinh sau năm 1986, như “không chấp nhận ngoại tình với bất cứ
lý do gì” (Nam, sinh sau 1986, học sinh, Yên Bái), hay “hắn ngoại tình thì
mình cũng ngoại tình…” (Nữ, sinh sau 1986, phi nông nghiệp, Huế). Đối
chiếu với kết quả nghiên cứu của tác giả Phinney, Harriet (2010) về vai trò
của yếu tố ổn định kinh tế ở các gia đình trong những năm 1980 khi đất
nưíc vừa trải qua chiến tranh cho thấy sự ăn khớp với kết quả thu ®ưîc từ
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kết quả phân tích của nghiên cứu này. Cụ thể, nếu như tác giả phản ánh
rằng ngay cả khi ngưêi chồng ngoại tình, chỉ cần anh ta vÉn cung cấp đầy
đủ kinh tế cho gia đình, thì anh ta vÉn ®ưîc coi là ngưêi đàn ông có trách
nhiệm, thì kết quả phân tích định lưîng ở đây cũng cho thấy nhóm NTL
sinh từ năm 1960 trở về trưíc (tức là kết hôn trong khoảng những năm
1980) có tỉ lệ ủng hộ cao nhất đối với vấn đề chung thủy của phụ nữ
(66,9%), và sự bao dung khi bị vợ/chồng phản bội (46,9%) (Bảng 2). 

Với những kết quả phân tích trên đây, câu hỏi đặt ra là liệu quan điểm
về chung thủy trong thời đại ngày nay khác với quan điểm về chung thủy
trưíc kia như thế nào. Thứ nhất, thời phong kiến, phụ nữ ngoại tình có thể
bị thả bè trôi sông và “vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, tội ngoại tình chỉ
đứng sau tội phản quốc” (Khuất Thu Hồng và cộng sự, 2009: 259), và như
vậy, ngoại tình trở thành vấn đề của tập thể, do tập thể phán quyết. Ngày
nay, mặc dù ngoại tình bị đa số dư luận phản đối, nhưng nó thuộc về vấn
đề tự do cá nhân, và ®ưîc giải quyết trong phạm vi gia đình. Thông tin từ
PVS xác nhận nhận định này: “nếu biết có chuyện ngoại tình thì ngưêi ta
chỉ phỉ báng thôi, chứ không ai đến tận nhà mà chỉ trích nữa, vì ngoại tình
là quyền của cá nhân không ®ưîc xâm phạm” (Nam, sinh trưíc 1960,
không làm việc, Hà Nội), “bây giờ ngưêi ta chỉ xì xào thôi, chứ trưíc kia
thì ghê lắm, họp gia đình, họp đoàn thể…” (Nam, sinh giai đoạn 1969-
1975, phi nông nghiệp, Cà Mau). 

Thứ hai, tuy có khác biệt về mặt đoàn hệ trong quan điểm về chung
thủy và ngoại tình, nhưng có thể nhận thấy so với trưíc đây, một xu hưíng
tư¬ng đối thống nhất ở các thế hệ đang hình thành ở Việt Nam, đó là “sự
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phản đối ngoại tình tăng lên, cho dù là nam giới hay nữ giới ngoại tình”,
“sự phản đối trong trách nhiệm chung thủy khi bị vợ/chồng phản bội cũng
khác nhau”. Đúng như Inglehart, Ronald (2008) đã chỉ ra, sự thay đổi này
diễn ra dần dần, nó xảy ra một cách rộng khắp khi một thế hệ mới trẻ hơn
thay thế thế hệ cũ già hơn trong cư dân trưëng thành của một xã hội. Đây
là những thay đổi mang đặc trưng của giai đoạn hậu hiện đại hóa, tức là
mong muốn hưíng tới chất lưîng cuộc sống, tiến tới sự bình đẳng giới.

Thứ ba, mặc dù tiêu chuẩn kép trong nhìn nhận về QHTD của nam giới
và phụ nữ tồn tại, nhưng kết quả phân tích cũng cho thấy một xu hưíng
mới, đó là sự tiến tới bình đẳng giới của thời kỳ hậu hiện đại hóa. Nếu so
với quan điểm truyền thống rằng “Trai năm thê bảy thiếp, gái chính
chuyên một chồng” thì đây là một kết quả hoàn toàn khác biệt. Ngoài ra,
mặc dù tỉ lệ đồng ý chiếm tỉ lệ cao, nhưng khi so sánh giữa quan điểm
“nếu xa chồng lâu ngày, phụ nữ có thể QHTD với ngưêi đàn ông khác” và
“nếu xa vợ lâu ngày, đàn ông có thể QHTD với ngưêi phụ nữ khác” thì tỉ
lệ phản đối dành cho phụ nữ chỉ cao hơn một chút so với tỉ lệ phản đối
dành cho nam giới. Có thể nói, sự chênh lệch này không quá lớn, và gần
như ở mức cân bằng. Không chỉ vậy, tỉ lệ cho rằng khi vî/chång ngoại tình
thì hoàn toàn có thể ly hôn chiếm tới 78,2%, tức là vấn đề ngoại tình là
vấn đề nghiêm trọng cho dù từ phía ngưêi chồng hay ngưêi vợ, chỉ đứng
sau yếu tố bạo lực thể xác (“bị đánh đập thưêng xuyên”) khiến mọi ngưêi
ủng hộ cặp vợ chồng ly hôn. Phân tích định tính cho thấy hầu hết các ý
kiến đều có cách nhìn công bằng khi đặt trách nhiệm giữ gìn sự chung
thủy như nhau lên ngưêi vợ và ngưêi chồng. Tư tưëng “Trai năm thê bảy
thiếp, gái chính chuyên một chồng” bị coi là tư tưëng “cổ hủ, không thể
tồn tại” trong xã hội ngày nay. Quan điểm “cả hai đều phải chung thủy”
phổ biến trong phần lớn các phỏng vấn sâu. Các lý do chủ yếu ®ưîc ®ưa
ra bao gồm: “chỉ vợ hoặc chồng thì không thể vun đắp gia đình, mỗi ngưêi
đều cần có trách nhiệm” (Nam, sinh sau 1986, sinh viên, Huế), “bố mẹ
cần làm gư¬ng cho con” (Nữ, sinh trưíc 1960, hưu trí, Huế), “vị thế vợ
chồng bây giờ như nhau, đều ra xã hội làm việc, kiếm tiền” (Nữ, sinh sau
1986, sinh viên, Huế), “một ngưêi ngoại tình thì ngưêi kia cũng sẽ ngoại
tình, chắc chắn sẽ tan đàn xẻ nghé” (Nữ, sinh giai đoạn 1960-1975, nông
nghiệp, Yên Bái).

4. Thảo luận

Với tốc độ hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ ở Việt
Nam, quan niệm về sự chung thủy đang có sự dịch chuyển với những biến
đổi quan trọng từ mô hình truyền thống đến những đặc điểm hiện đại,

Phan Huyền Dân 23



trong đó có các giá trị mới xuất hiện bên cạnh sự tồn tại một số giá trị
truyền thống. Mặc dù, về mặt lý thuyết, ngưêi dân ở các xã hội nghèo sẽ
quan tâm nhiều hơn tới các giá trị sinh tồn và các giá trị hậu hiện đại sẽ
phổ cập rộng nhất ở các xã hội giàu có và an ninh nhất (Inglehart, Ronald,
2008: 99), nhưng kết quả phân tích cho thấy ở Việt Nam, một đất nưíc có
mức thu nhập trung bình, nền kinh tế đang phát triển, đã xuất hiện một số
giá trị mang hơi thở hậu hiện đại. Thứ nhất, giá trị chung thủy ®ưîc tôn
trọng tuyệt đối. Thứ hai, ngoại tình không ®ưîc chấp nhận, nhưng ở nhiều
mức độ khác nhau, và đôi khi nhận ®ưîc sự thông cảm. Thứ ba, mặc dù
vẫn tồn tại tiêu chuẩn kép trong cách nhìn nhận và đánh giá ngoại tình,
nhưng không quá chênh lệch. Thứ tư, mặc dù ngoại tình bị phản đối,
nhưng nếu bị vî/chång phản bội thì ngưêi đó không nhất thiết phải chung
thủy. Cuối cùng, ngoại tình bị phản đối, nhưng ®ưîc coi là vấn đề cá nhân,
và sẽ ®ưîc giải quyết trong phạm vi vợ chồng.

Những dấu hiệu biến đổi trên chứa đựng tính tích cực vì chúng cho thấy
xã hội Việt Nam đang dịch chuyển sang nhấn mạnh chất lưîng cuộc sống,
trong đó bao gồm sự lựa chọn cá nhân về lối sống, sự tự thể hiện cá nhân,
và bình đẳng giới. Sự biến chuyển đó diễn ra mạnh mẽ ở thế hệ trẻ, vì thế
sẽ nhanh chóng trở thành sự biến chuyển của cả xã hội khi thế hệ trẻ thay
thế thế hệ trưíc trong dân cư trưëng thành của xã hội Việt Nam.n
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